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TOM TAT

Bién d6i khi hau (BDKH) c6 anh hwéng rat Ioén dén san xuat néng nghiép do gia tang ché do
nhiét, tinh trang han han trong vu xuan va mwa lut trong vu mua. Do vay, nghién clru da ’rng dung moé
hinh DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer), nhdm dw bao anh hwéng cla
BDKH dén qua trinh sinh trwéng va ning suét cta lta IR64 trén co’ s& kich ban da dwoc céng bé cla
Bo6 Tai nguyén va Méi trwwong vao thang 6 nam 2006: a) phat thai cao (A1F1); b) phat thai vira (B2); c)
phat thai thap (B1). Két qua chay md hinh DSSAT cho thidy BDKH sé tac dong rat Ioén doi véi san xuat
lGa & huyén Thai Thuy lam dién tich dat néng nghiép bi thu hep. Trong dé, vu lGa xuan chiu tac dong
manh hon vy lta mua. Qua trinh sinh trwéng, phat trién caa lGa sé gip nhiéu khé khan vao niva sau
ctia thé ky XXI do thi gian sinh trwéng cha lua bi rat ngan va chi sé dién tich la (LAI) giam. Dac biét,
s thay dbi dién ra vé&i téc dd cao dan theo cac kich ban ting phat thai khi nha kinh. V&i kich ban phat
thai cao, ning suét lia vu xuan cé thé giam tir 41.8% vao nam 2020 dén 71% vao nam 2100. Vao nam
2020 nang suét lGa vu xuan van cao hon vu mua, dén nam 2050 niéng suét lta hai vu xap xi bang nhau
va tir 2070 tré di, nang suét lGa vu xuan sé thap hon so véi vu mua.

Tw khéa: Bién déi khi hau, mé hinh DSSAT, san xuét lta, Thai Thuy.

SUMMARY

Climate change has serious influenced on agricultural production due to raising temperatures
and drought in spring-summer season as well as rain and flood in summer-autumn season. Therefore,
this research applied DSSAT model (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) to
estimate impact of climate change on growth and productivity of IR64 rice variety according to climate
change scenario officially approved by the Minister of Natural Resource and Environment, Vietnam in
June 2006: a) A1F1 (High emission scenario); b) B2 (Medium emission scenario); c) B1 (Low emission
scenario). The result clearly indicated that climate change will seriously impact on rice production in
Thai Thuy District as reduction of agricultural land. Spring rice is estimated to be more seriously
impacted than autumn rice. Rice growth and development in the second half XXI century are
estimated to face difficulties because the rice growing duration is projected to be shortened and leaf
area index (LAI) reduced. Especially, the change is gradually increasing with assumption of increased
green house gases emission. With the high emission scenario, spring rice yield is estimated to reduce
from 41.8% in 2020 to 71% in 2100. Moreover, spring rice yield is projected to be higher than that of
autumn rice in 2020 and in 2050 spring rice yield is estimated to be approximately as high as that of
autumn rice. However, yield of spring rice is estimated to be lower than that of autumn rice after 2070.

Key words: Climate change scenario, DSSAT model, rice production, Thai Thuy district.
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1. DAT VAN DE

Theo UNDP (2008), dén nam 2070 phan
b6 viing san xudt cac loai cay tréng nhiét déi
& Viet Nam c6 thé sé 1én t6i d¢ cao 550 mét va
huéng 1én phia Bic 100 - 200 km so v6i hién
tai. Pham vi thich nghi ctia cay trong 4 nhiét
déi bi thu hep, sdn xuat néng, lam, ngu
nghiép sé& budc phai diéu chinh. Muc nudc
bién dang cao sé lam giam dién tich dit nong
nghiộp ¢ dộng bing va tộng san phim quộc
noi (GDP). Bién d6i khi hau (BPKH) anh
hudng dén an ninh luong thuc néi chung va
san xudt lia gao 6 Viét Nam néi riéng. BDKH
c6 kha nang lam tang tan so, cudng dg, tinh
bién dong va tinh cuc doan cta cac hién tuong
thoi tiét nguy hiém nhu bao, t6, 16¢c, voi rong.
Cac thién tai lién quan dén nhiét do, mua
nhu li lut, ngap dng hay thoi tiét khé néng,
han han, rét hai, xAm nhap man..., lam gia
tang thiét hai do sdu bénh, 1dm gidm n#ng
suat va san lugng cta cdy trong, néu khong cé
cac bién phap tng pho thich hgp.

Nhim lam ré tdc dong cia BDKH dén
san xudt ndong nghiép, nghién ctiu nay tng
dung phan mém DSSAT danh gia anh hudng
cua BDKH dén san xuat lia 6 Thai Binh.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CcUU

Dé danh gia tong hop tac dong caa didu
kién thdi tiét dén ning suit lda, nghién ctu
da ting dung mé hinh dudc IPCC khuyén céo
st dung l1a phan mém DSSAT Ver 4.0.2
(Decision Support System for Agrotechnology
Transfer) cua ICASA. Cin cii vao kich ban
nén (base line) xac dinh trén co sé sd liéu
quan tric giai doan 1961-1990 cta Vién
Khoa hoc KTTV & MT va cac kich ban: a)
phat thai cao (ATF1); b) phét thai vita (B2):
c¢) phat thai thap (B1), nghién ciu da phan
tich anh huéng cia BDKH dén qui trinh
sinh trudng va ning sudt ctua giéng lda
IR64. Day la giong lda do Vién Nghién ctu
lda ddng bang séng Ctiu Long tuyén chon ti
giong nhap noi IR18348-36-3-3. S¢ liéu dau
vao cua lda IR64 bao gom: sinh khéi 14,
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than, ré, bong, hat (g/m?), chi s6 dién tich la
(LAI — m? 1a/m? dat), chiéu cao cay (cm), s6
nhanh cay trén 1m?2 P1000 hat (g), sd bong
trén 1 m? ty 1é hat chéc trén bong (%), nang
suét thuc thu (g/m?%. Thuc nghiém do Tram
Khi tugng Nong nghiép Thai Binh (20°27°N;
106°21’E) tién hanh tai huyén Thai Thuy
theo Quy pham quan tric khi tugng néng
nghiép (TCVN 20-2000). Téng btic xa quang
hop (PAR) va dién tich 14 cta lia dugc do
truc ti€p bang may do bic xa Sunscan
Cannopy (2008).

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Bién d6i mot s6 chi tiéu khi tugng
noéng nghiép do6i véi lua theo cac
kich ban bién ddi khi hau

3.1.1. Chi tiéu nhiét do
Tich 6n 14 chi tiéu quan trong trong

danh gia kha nang tréng trot lda. Véi tich 6n

nam dat khoang 8000°C c¢6 thé trong dudc 2

vu lda, trén 9500°C tréng duge 3 vu lda. Do

BDKH diéu kién tich 6n trung binh va hiiu

hiéu tang 1én nhiéu, rat thuan lg¢i cho viéc

dam bao diéu kién nhiét do cho lia. Cac kich
ban ctia BDKH vé ngay chuyén mtc nhiét do
qua 20°C va 25°C cho thay thdi ky lanh ngay
cang rut ngén cho phép bé tri thdi vu vu lua
xuan dé dang hon, sé it c6 tinh trang bi rét

hai 4nh hudng dén niang suat (Bang 1 va 2).
Mit khac, thoi ky lda tré kha ning bi

anh hudng ctia nhiét d6 cao sé tang lén, ning

suét lua c6 thé sé bi gidm do hién tugng laa
lép vi chét hat phan. Do BDKH, nhiét do
khong khi trung binh tang nén cay lia sém
dat téng nhiét d6 hiu hiéu, lam rdit ngin
thoi gian sinh truéng. Két qua chay mé hinh
cho thay, vé6i kich ban phat thai via (B2) vu

xudn nam 2020 TGST cta lda rat ngin 5

ngay va nam 2100 c6 thé t6i 18 ngay. Tuy

nhién trong vu mua, thoi gian sinh trudng
cta lda rut ngdn nhung khéng dang ké. Néu

d mtc phat thai cao nhu kich ban A1F1, tu

2070 thi Thai Binh c¢6 thé tréng dude 3 vu

lia mdi ndm.
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Bang 1. Tich 6n cac vu lta theo cac kich ban bién déi khi hau (°C)

Tich 6n trung binh

Tich 6n hru hiéu

Kich ban
Vu xuan Vu mua Nam Vu xuan Vu mua Nam

Base line 3472,1 5033,4 8505,5 1842,1 3363,8 5205,8
2020 3571,7 5137,6 8709,3 34834 1939,6 5422,9
'?:;t 2050 3767,9 5361,3 9129,2 3705,3 2137,8 58431
a0 2070 3952,0 5563,6 9515,6 3894,0 2322,0 6215,9
2100 4166,3 5805,6 9971,9 4136,0 2536,3 6672,2
2020 3571,7 5140,7 8712,4 3471,1 1941,7 5412,7
'?:;t 2050 3686,4 5269,3 8955,7 3599,7 2056,4 5656,0
vira 2070 3761,7 5358,3 9120,0 3688,7 2131,7 5820,3
2100 3882,4 5483,9 9366,3 3814,3 2252,4 6066,6
2020 3574,8 5152,9 8727,7 3483,3 1944.8 5428,0
Ft’r:‘:it 2050 3692,4 5278,6 8971,0 3609,0 2062,4 5671,3
thap 2070 3746,7 5330,9 9077,6 3661,3 2116,7 5777,9
2100 3792,1 5382,7 9174,8 3713,1 2162,1 5875,1

Bang 2. Bién dong thoi ky nong do bién ddi khi hau theo cac kich ban

Ngay chuyén mtrc nhiét do qua 20°C

Ngay chuyén mtrc nhiét dé qua 25°C

Kich ban Nam —— - —— -
B4t dau Két thac B4t dau Két thuc
N&n (Base line) 10/1V 19/X 8V 12/1X

2020 -3 +32 5 +11
Phat thai 2050 -16 +43 -14 +23
cao 2070 27 +54 22 +53
2100 -39 +54 -30 +63
2020 -3 +38 5 +11
Phat thai 2050 -11 +43 -1 +15
vira 2070 -15 +48 -14 +23
2100 23 +54 -20 +66
2020 -4 +39 5 +10
Phat thai 2050 -11 +42 -1 +12
thap 2070 15 +44 13 +14
2100 17 +47 -16 +22

Ghi chu: (-): som hon, (+): muon hon)

3.1.2. Chi tiéu mua, @m

Két qua cho thay, BDKH lam cho lugng
mua ting vao vu mua, nhung lam giam
trong vu déng va déng xuan. Boc thoat hoi
nuéc tiém ning (PET) c6 xu hudng ting ca
trong 2 vu. Tinh hinh han han vu xuin sé
nang né hon, ngudc lai tinh trang tng lut
trong vu mua sé ngay cang gia ting khi ¢6
BDKH. Miic do khic nghiét cling gia tang ty
1& thuan véi kich ban phat thai khi nha kinh

téng. Véi kich ban phat thai thap (B1), dién
tich ngap khoang 2,9%, véi hai kich ban phat
thai cao nhat (A1FI) va via (B2), dién tich
ngap lut tu 4,94 - 5,8% trong d6 cac xa Thuy
Xuan, Thuy Hai, Thai Thudng, Thai D6 gan
mat hoan toan (Bang 3).

Toan bo dién tich nudi tém, lam muéi
dén nam 2050 tré di bi mat tréng, hau hét
dién tich trong lia mét vu & cac xa ven bién
bi ngap do nudc bién dang.
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Bang 3. Bién doi lugng mua theo cac kich ban bién déi khi hau (mm)

Lwong mua Thoat hoi nwéc tidm nang
Kich ban

Vu xuan Vu mua Nam Vu xuan Vu mua Nam

Nén (Base line) 422,3 1268,7 1691,0 2415 583,1 824,6
2020 266,0 1456,0 1722,0 2611 611,2 872,2

Phat 2050 261,2 1526,0 1787,2 307,3 663,0 970,3
g:g 2070 256,7 1591,0 1847,7 350,6 710,0 1060,6
2100 251,6 1667,4 1919,0 4011 766,1 1167,2

2020 265,9 1456,9 1722,8 2611 611,9 872,9

Ph:é_t 2050 263,2 1497,3 1760,5 288,1 641,7 929,8
:[/T; 2070 261,3 1525,0 1786,3 305,9 662,3 968,2
2100 258,4 1566,7 1825,1 334,3 691,5 1025,8

2020 265,7 1459,0 17247 261,8 614,7 876,5

Ph:é_t 2050 263,0 1500,2 1763,2 289,5 643,9 933,4
::;l) 2070 261,7 1519,9 1781,6 302,3 655,9 958,2
2100 260,5 1534,9 1795,4 313,0 668,0 981,0

Bang 4. Dién tich dat dai bi ngap do nudc bién dang ctia huyén Thai Thuy,

Kich ban

Nam

Dién tich ngap

Nwéc bidn dang

(%) (cm)
2020 2,61 2,7
. 2050 4,00 6,2
Phat thai thap
2070 2,90 8,5
2100 6,09 10,8
2020 2,59 6,6
2050 3,96 16,2
Phat thai vira
2070 4,94 23,9
2100 6,48 37,0
2020 2,57 11,6
Phat thai cao 2050 4,27 33,4
2070 5,80 57,1
2100 8,23 101,7

3.1.3. Dién tich ddt bi ngdp do muc nude

bién ding

Muc nudc bién dang lam cho téng dién
tich gieo trong ctia huyén bi giam do xam
nhap méin. Két qua tit mé hinh DSSAT cho
th4y, d&n 2020 toan huyén, dién tich ngap do
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nude bién dang c6 thé dat ti 2.57-2.61% dién
tich tu nhién, bao gébm cac xa: Thuy Trudng,
Thuy Hai, thi traAn Diém Dién, Thai Thugng
va xa Thai Do. Dén 2070 toan huyén, dién
tich ngap do nuéc bién dang khac nhau 16n
gifia cac kich ban (Bang 4 va Hinh 1).
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3.1.4. Bicc xa quang hop
Két qua chay mé hinh cho thay véi cac

kich ban khac nhau, lugng biic xa quang hgp

ma cAy tréng c6 thé hap thu khac nhau

khong nhiéu (Hinh 2).

3.2. Panh gia qua trinh sinh trudéng va
niang suat laa theo cac kich ban bién
d6i khi hau

3.2.1. Chi s6 dién tich la (LAD
M6 hinh DSSAT mé phdong qua trinh

sinh trudng, phat trién va hinh thanh ning

suat cay trong dua trén cac diéu kién vé
ngoai canh, dat, nuéc... va cac diéu kién
cham séc cta con ngusi. Do BDKH, nhiét do

®

Days aer St of Simslafion

U DM = ARl D = SR e DN

a. vu xuan

va tich 6n cac vu lda déu ting nén toc do ra
14 nhanh khéng ddm bdo thoi gian tich luy
ch4at dinh dudng din dén chi s6 dién tich 1a
bi gidm.

Déi véi cay lua, toc d6 hinh thanh 14 va
thoi gian duy tri bo 14 sau trd 1a nhiing chi
tiéu quyét dinh nang sudt lda cao hay thap.
Két qua phan tich chi s dién tich 14 theo cac
kich ban BDKH cho thay, chi s6 dién tich 14
cta lda vao cac nam sau déu thap hon so véi
kich ban nén. Mic do sai khac chi s dién
tich 14 cta lda trong vu xudn rd rét hon
trong vu mua (Hinh 3).

b. vu mua

Hinh 2. Bién trinh biic xa quang hop kich ban nén déi véi laa  Thai Binh

! ) P M
/ RN

Dy s Plantng

a. vu xuan

b. vu mua

Hinh 3. Bién trinh chi s6 dién tich la theo cac kich ban bién d6i khi hau
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3.2.2. Bién déi ndng sudt lia do bién déi
khi hdu ¢ huyén Thdi Thuy

Két qua chay phan mém DSSAT véi cac
tham s& phu hop véi giong IR64 tai Thai
Binh da thu dudc ning suat va mot s6 chi
tiéu bién ddng niéng suat lda vu xuin va vu
mua trinh bay é bang 5. T két qua ctia bang
5 va hinh 4 cho thay:

- Do tac dong cuia BDKH ning suit lua
IR64 ciing bién d6i, nhung ning suét lda vu
xudn giam nhiéu hon so véi vu mua. Nguyén

nhén chta yéu c6 thé do nhiét d6 va tich on
tang lam cho thoi ky sinh trudng, phat trién
cia lda bi rdt ngin nén cuong dd ho hap
tiang, tich luy sinh khéi khong dam bao.-
Niang suit lda thay d6i theo cac kich ban
phat thai, dén ndm 2020 ning suit lia giam
nhung ning sudt vu xuan van cao hon vu
mua. Dén nhiing nam 2050, ning suit lda &
hai vu x4p xi biang nhau va tit nam 2070 trd
di, nang suat lda vu xuan sé thap hon nhiéu
so v4i vu mua.

Bang 5. Dién bién nang suat lia IR64 theo cac kich ban bién ddi khi hau tai Thai Thuy

Kich ban Lda vu xuan Lua vu mua
' N&ng suét (talha)  Gidm so v&i nén (%) Né&ng suét (ta’ha) Giam so v&i nén (%)
Né&n (Base line) 60,0 - 45,0 -
] 2020 47,7 21,0 41,8 7,0
'?:;it 2050 26,8 55,0 34,7 23,0
coo 2070 23,3 61,0 36,0 20,1
2100 17,9 70,0 26,6 41,0
. 2020 47,9 20,0 42,5 5,0
T::It 2050 38,5 36,0 38,6 14,0
vira 2070 24,5 59,0 36,2 20,0
2100 19,6 67,0 34,0 24,0
i 2020 54,3 9,0 43,0 4,0
T::It 2050 39,6 34,0 39,7 12,0
thap 2070 25,4 58,0 36,4 19,0
2100 21,5 64,0 35,3 22,0
% gidm Ning suit % gidm Ning suit
BY%gmNS @ Ning sudt (tha) 3% @%gimNS B Ning suit (tahaly
0 m
— 4.0
0% 7% % —
3 ! 00 2 400
o 9%
% w . 350
L I
i o alel 1300
400 L |
40% 3 5% 1
" ==
) " u
W% 0 s
20% 59 L |
l w1100
5% l |
10% 100 | |
' w130
E L I
o 0 % : : : : )
Cosi m 050 m m (s 0 050 B 100
a) Vu xuan b) Vu mua

Hinh 4. Bién d6i nang suat laa IR64 va miic giam so véi kich ban nén
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4. KET LUAN

Trong xu thé chung, BDKH di tac dong
rat 16n doi véi san xuat lia 6 huyén Thai
Thuy, tinh Thai Binh do gia ting ché& do
nhiét, tinh trang han han trong vu xuén va
mua lut trong vu mua. BDKH cling lam dién
tich d4t nong nghiép bi thu hep do nudc bién
dang va bi nhiém méin. Dic biét, vu lda xuan
chiu tac dong manh hon vu lda mua bdi
nhiét d6 ting va bodc thoat hoi nuéc tiém
ning giam.

Quéa trinh sinh trudng, phat trién cia
lda s& gap nhiéu khé khin vao ntlia sau cua
thé& ky XXI. Thoi gian sinh truéng cta lda bi
rit ngin va chi s dién tich 14 (LAI) giam
dang ké do nhiét d6 tiang. Pac biét, su thay
d6i dién ra véi téc d6 cao dan theo cac kich
ban BDKH véi mtic phat thai khi nha kinh
tang lén.

Ning suat lda xuén chiu tac dong manh
mé, véi kich ban phat thai cao ning suit lia
vu xudn cb thé giam tit 41,8% vao nam 2020
dén 71% vao nam 2100. Trong vu mua, mtic
d6 giam ning sudt lda thap hon vu xuén, t
7% vao ndm 2020 dén 41% vao nhiing nim
cu6i thé ky XXI. Theo cac kich ban BDKH cho
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thay, dén nim 2020 ning suit lda giam
nhung néng sudt vu xudn van cao hon vu
mua, dén nam 2050 nang sudt lda hai vu xap
xi bang nhau, tir 2070 tré di ning sudt lda vu
xuén sé& thap hon so véi vu mua.
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TÓM TẮT


Biến đổi khí hậu (BĐKH) có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp do gia tăng chế độ nhiệt, tình trạng hạn hán trong vụ xuân và mưa lụt trong vụ mùa. Do vậy, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer), nhằm dự báo ảnh hưởng của BĐKH đến quá trình sinh trưởng và năng suất của lúa IR64 trên cơ sở kịch bản đã được công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 6 năm 2006: a) phát thải cao (A1F1); b) phát thải vừa (B2); c) phát thải thấp (B1). Kết quả chạy mô hình DSSAT cho thấy BĐKH sẽ tác động rất lớn đối với sản xuất lúa ở huyện Thái Thụy làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Trong đó, vụ lúa xuân chịu tác động mạnh hơn vụ lúa mùa. Quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa sẽ gặp nhiều khó khăn vào nửa sau của thế kỷ XXI do thời gian sinh trưởng của lúa bị rút ngắn và chỉ số diện tích lá (LAI) giảm. Đặc biệt, sự thay đổi diễn ra với tốc độ cao dần theo các kịch bản tăng phát thải khí nhà kính. Với kịch bản phát thải cao, năng suất lúa vụ xuân có thể giảm từ 41.8% vào năm 2020 đến 71% vào năm 2100. Vào năm 2020 năng suất lúa vụ xuân vẫn cao hơn vụ mùa, đến năm 2050 năng suất lúa hai vụ xấp xỉ bằng nhau và từ 2070 trở đi, năng suất lúa vụ xuân sẽ thấp hơn so với vụ mùa.


Từ khóa: Biến đổi khí hậu, mô hình DSSAT, sản xuất lúa, Thái Thụy.


SUMMARY


Climate change has serious influenced on agricultural production due to raising temperatures and drought in spring-summer season as well as rain and flood in summer-autumn season. Therefore, this research applied DSSAT model (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) to estimate impact of climate change on growth and productivity of IR64 rice variety according to climate change scenario officially approved by the Minister of Natural Resource and Environment, Vietnam in June 2006: a) A1F1 (High emission scenario); b) B2 (Medium emission scenario); c) B1 (Low emission scenario). The result clearly indicated that climate change will seriously impact on rice production in Thai Thuy District as reduction of agricultural land. Spring rice is estimated to be more seriously impacted than autumn rice. Rice growth and development in the second half XXI century are estimated to face difficulties because the rice growing duration is projected to be shortened and leaf area index (LAI) reduced. Especially, the change is gradually increasing with assumption of increased green house gases emission. With the high emission scenario, spring rice yield is estimated to reduce from 41.8% in 2020 to 71% in 2100. Moreover, spring rice yield is projected to be higher than that of autumn rice in 2020 and in 2050 spring rice yield is estimated to be approximately as high as that of autumn rice. However, yield of  spring rice is estimated to be lower than that of autumn rice after 2070.


Key words: Climate change scenario, DSSAT model, rice production, Thai Thuy district.  


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Theo UNDP (2008), đến năm 2070 phân bố vùng sản xuất các loại cây trồng nhiệt đới ở Việt Nam có thể sẽ lên tới độ cao 550 mét và hướng lên phía Bắc 100 - 200 km so với hiện tại. Phạm vi thích nghi của cây trồng á nhiệt đới bị thu hẹp, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp sẽ buộc phải điều chỉnh. Mực nước biển dâng cao sẽ làm giảm diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Biến đổi khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng đến an ninh lương thực nói chung và sản xuất lúa gạo ở Việt Nam nói riêng. BĐKH có khả năng làm tăng tần số, cường độ, tính biến động và tính cực đoan của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, tố, lốc, vòi rồng. Các thiên tai liên quan đến nhiệt độ, mưa như lũ lụt, ngập úng hay thời tiết khô nóng, hạn hán, rét hại, xâm nhập mặn..., làm gia tăng thiệt hại do sâu bệnh, làm giảm năng suất và sản lượng của cây trồng, nếu không có các biện pháp ứng phó thích hợp. 


Nhằm làm rõ tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu này ứng dụng phần mềm DSSAT đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất lúa ở Thái Bình.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


Để đánh giá tổng hợp tác động của điều kiện thời tiết đến năng suất lúa, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình được IPCC khuyến cáo sử dụng là phần mềm DSSAT Ver 4.0.2 (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) của ICASA. Căn cứ vào kịch bản nền (base line) xác định trên cơ sở số liệu quan trắc giai đoạn 1961-1990 của Viện Khoa học KTTV & MT và các kịch bản: a) phát thải cao (A1F1); b) phát thải vừa (B2); c) phát thải thấp (B1), nghiên cứu đã phân tích ảnh hưởng của BĐKH đến quá trình sinh trưởng và năng suất của giống lúa IR64. Đây là giống lúa do Viện Nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long tuyển chọn từ giống nhập nội IR18348-36-3-3. Số liệu đầu vào của lúa IR64 bao gồm: sinh khối lá, thân, rễ, bông, hạt (g/m2), chỉ số diện tích lá (LAI – m2 lá/m2 đất), chiều cao cây (cm), số nhánh cấy trên 1m2. P1000 hạt (g), số bông trên 1 m2, tỷ lệ hạt chắc trên bông (%), năng suất thực thu (g/m2). Thực nghiệm do Trạm Khí tượng Nông nghiệp Thái Bình (20o27’N; 106o21’E) tiến hành tại huyện Thái Thụy theo Quy phạm quan trắc khí tượng nông nghiệp (TCVN 20-2000). Tổng bức xạ quang hợp (PAR) và diện tích lá của lúa được đo trực tiếp bằng máy đo bức xạ Sunscan Cannopy (2008).


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Biến đổi một số chỉ tiêu khí tượng
       nông nghiệp đối với lúa theo các 
       kịch bản biến đổi khí hậu 


3.1.1. Chỉ tiêu nhiệt độ


Tích ôn là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá khả năng trồng trọt lúa. Với tích ôn năm đạt khoảng 8000oC có thể trồng được 2 vụ lúa, trên 9500oC trồng được 3 vụ lúa. Do BĐKH điều kiện tích ôn trung bình và hữu hiệu tăng lên nhiều, rất thuận lợi cho việc đảm bảo điều kiện nhiệt độ cho lúa. Các kịch bản của BĐKH về ngày chuyển mức nhiệt độ qua 20oC và 25oC cho thấy thời kỳ lạnh ngày càng rút ngắn cho phép bố trí thời vụ vụ lúa xuân dễ dàng hơn, sẽ ít có tình trạng bị rét hại ảnh hưởng đến năng suất (Bảng 1 và 2). 


Mặt khác, thời kỳ lúa trỗ khá năng bị ảnh hưởng của nhiệt độ cao sẽ tăng lên, năng suất lúa có thể sẽ bị giảm do hiện tượng lúa lép vì chết hạt phấn. Do BĐKH, nhiệt độ không khí trung bình tăng nên cây lúa sớm đạt tổng nhiệt độ hữu hiệu, làm rút ngắn thời gian sinh trưởng. Kết quả chạy mô hình cho thấy, với kịch bản phát thải vừa (B2) vụ xuân năm 2020 TGST của lúa rút ngắn 5 ngày và năm 2100 có thể tới 18 ngày. Tuy nhiên trong vụ mùa, thời gian sinh trưởng của lúa rút ngắn nhưng không đáng kể. Nếu ở mức phát thải cao như kịch bản A1F1, từ 2070 thì Thái Bình có thể trồng được 3 vụ lúa mỗi năm.


Bảng 1. Tích ôn các vụ lúa theo các kịch bản biến đổi khí hậu (oC)


		Kịch bản

		Tích  ôn trung bình

		Tích ôn hữu hiệu



		

		Vụ xuân

		Vụ mùa

		Năm

		Vụ xuân

		Vụ mùa

		Năm



		Base line

		3472,1

		5033,4

		8505,5

		1842,1

		3363,8

		5205,8



		Phát thải   cao

		2020

		3571,7

		5137,6

		8709,3

		3483,4

		1939,6

		5422,9



		

		2050

		3767,9

		5361,3

		9129,2

		3705,3

		2137,8

		5843,1



		

		2070

		3952,0

		5563,6

		9515,6

		3894,0

		2322,0

		6215,9



		

		2100

		4166,3

		5805,6

		9971,9

		4136,0

		2536,3

		6672,2



		Phát thải   vừa

		2020

		3571,7

		5140,7

		8712,4

		3471,1

		1941,7

		5412,7



		

		2050

		3686,4

		5269,3

		8955,7

		3599,7

		2056,4

		5656,0



		

		2070

		3761,7

		5358,3

		9120,0

		3688,7

		2131,7

		5820,3



		

		2100

		3882,4

		5483,9

		9366,3

		3814,3

		2252,4

		6066,6



		Phát thải thấp

		2020

		3574,8

		5152,9

		8727,7

		3483,3

		1944,8

		5428,0



		

		2050

		3692,4

		5278,6

		8971,0

		3609,0

		2062,4

		5671,3



		

		2070

		3746,7

		5330,9

		9077,6

		3661,3

		2116,7

		5777,9



		

		2100

		3792,1

		5382,7

		9174,8

		3713,1

		2162,1

		5875,1





Bảng 2. Biến động thời kỳ nóng do biến đổi khí hậu theo các kịch bản


		Kịch bản

		Năm

		Ngày chuyển mức nhiệt độ qua 20oC

		Ngày chuyển mức nhiệt độ qua 25oC



		

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		Bắt đầu

		Kết thúc



		Nền (Base line)

		10/IV

		19/X

		8/V

		12/IX



		Phát thải   cao

		2020

		-3

		+32

		-5

		+11



		

		2050

		-16

		+43

		-14

		+23



		

		2070

		-27

		+54

		-22

		+53



		

		2100

		-39

		+54

		-30

		+63



		Phát thải  vừa

		2020

		-3

		+38

		-5

		+11



		

		2050

		-11

		+43

		-11

		+15



		

		2070

		-15

		+48

		-14

		+23



		

		2100

		-23

		+54

		-20

		+66



		Phát thải  thấp

		2020

		-4

		+39

		-5

		+10



		

		2050

		-11

		+42

		-11

		+12



		

		2070

		-15

		+44

		-13

		+14



		

		2100

		-17

		+47

		-16

		+22





Ghi chú: (-): sớm hơn, (+): muộn hơn)


3.1.2. Chỉ tiêu mưa, ẩm


Kết quả cho thấy, BĐKH làm cho lượng mưa tăng vào vụ mùa, nhưng làm giảm trong vụ đông và đông xuân. Bốc thoát hơi nước tiềm năng (PET) có xu hướng tăng cả trong 2 vụ. Tình hình hạn hán vụ xuân sẽ nặng nề hơn, ngược lại tình trạng úng lụt trong vụ mùa sẽ ngáy càng gia tăng khi có BĐKH. Mức độ khắc nghiệt cũng gia tăng tỷ lệ thuận với kịch bản phát thải khí nhà kính tăng. Với kịch bản phát thải thấp (B1), diện tích ngập khoảng 2,9%, với hai kịch bản phát thải cao nhất (A1FI) và vừa (B2), diện tích ngập lụt từ 4,94 - 5,8% trong đó các xã Thuỵ Xuân, Thuỵ Hải, Thái Thượng, Thái Đô gần mất hoàn toàn (Bảng 3). 


Toàn bộ diện tích nuôi tôm, làm muối đến năm 2050 trở đi bị mất trắng, hầu hết diện tích trồng lúa một vụ ở các xã ven biển bị ngập do nước biển dâng.


Bảng 3. Biến đổi lượng mưa theo các kịch bản biến đổi khí hậu (mm)


		Kịch bản

		Lượng mưa

		Thoát hơi nước tiềm năng



		

		Vụ xuân

		Vụ mùa

		Năm

		Vụ xuân

		Vụ mùa

		Năm



		Nền (Base line)

		422,3

		1268,7

		1691,0

		241,5

		583,1

		824,6



		Phát            thải              cao

		2020

		266,0

		1456,0

		1722,0

		261,1

		611,2

		872,2



		

		2050

		261,2

		1526,0

		1787,2

		307,3

		663,0

		970,3



		

		2070

		256,7

		1591,0

		1847,7

		350,6

		710,0

		1060,6



		

		2100

		251,6

		1667,4

		1919,0

		401,1

		766,1

		1167,2



		Phát


thải


vừa

		2020

		265,9

		1456,9

		1722,8

		261,1

		611,9

		872,9



		

		2050

		263,2

		1497,3

		1760,5

		288,1

		641,7

		929,8



		

		2070

		261,3

		1525,0

		1786,3

		305,9

		662,3

		968,2



		

		2100

		258,4

		1566,7

		1825,1

		334,3

		691,5

		1025,8



		Phát


thải


thấp

		2020

		265,7

		1459,0

		1724,7

		261,8

		614,7

		876,5



		

		2050

		263,0

		1500,2

		1763,2

		289,5

		643,9

		933,4



		

		2070

		261,7

		1519,9

		1781,6

		302,3

		655,9

		958,2



		

		2100

		260,5

		1534,9

		1795,4

		313,0

		668,0

		981,0





Bảng 4. Diện tích đất đai bị ngập do nước biển dâng của huyện Thái Thuỵ 


		Kịch bản

		Năm

		Diện tích ngập
(%)

		Nước biển dâng
(cm)



		Phát thải thấp

		2020

		2,61

		2,7



		

		2050

		4,00

		6,2



		

		2070

		2,90

		8,5



		

		2100

		6,09

		10,8



		Phát thải vừa

		2020

		2,59

		6,6



		

		2050

		3,96

		16,2



		

		2070

		4,94

		23,9



		

		2100

		6,48

		37,0



		Phát thải cao




		2020

		2,57

		11,6



		

		2050

		4,27

		33,4



		

		2070

		5,80

		57,1



		

		2100

		8,23

		101,7





3.1.3. Diện tích đất bị ngập do mực nước
           biển dâng 


Mực nước biển dâng làm cho tổng diện tích gieo trồng của huyện bị giảm do xâm nhập mặn. Kết quả từ mô hình DSSAT cho thấy, đến 2020 toàn huyện, diện tích ngập do nước biển dâng có thể đạt từ 2.57-2.61% diện tích tự nhiên, bao gồm các xã: Thuỵ Trường, Thuỵ Hải, thị trấn Diêm Điền, Thái Thượng và xã Thái Đô. Đến 2070 toàn huyện, diện tích ngập do nước biển dâng khác nhau lớn giữa các kịch bản (Bảng 4 và Hình 1).
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Hình 1. Diện tích đất bị ngập do nước biển dâng


3.1.4. Bức xạ quang hợp


Kết quả chạy mô hình cho thấy với các kịch bản khác nhau, lượng bức xạ quang hợp mà cây trồng có thể hấp thu khác nhau không nhiều (Hình 2). 


3.2. Đánh giá quá trình sinh trưởng và
        năng suất lúa theo các kịch bản biến
       đổi khí hậu

3.2.1. Chỉ số diện tích lá (LAI)


Mô hình DSSAT mô phỏng quá trình sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất cây trồng dựa trên các điều kiện về ngoại cảnh, đất, nước... và các điều kiện chăm sóc của con người. Do BĐKH, nhiệt độ

và tích ôn các vụ lúa đều tăng nên tốc độ ra lá nhanh không đảm bảo thời gian tích luỹ chất dinh dưỡng dẫn đến chỉ số diện tích lá bị giảm. 


Đối với cây lúa, tốc độ hình thành lá và thời gian duy trì bộ lá sau trỗ là những chỉ tiêu quyết định năng suất lúa cao hay thấp. Kết quả phân tích chỉ số diện tích lá theo các kịch bản BĐKH cho thấy, chỉ số diện tích lá của lúa vào các năm sau đều thấp hơn so với kịch bản nền. Mức độ sai khác chỉ số diện tích lá của lúa trong vụ xuân rõ rệt hơn trong vụ mùa (Hình 3).
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Hình 2. Biến trình bức xạ quang hợp kịch bản nền đối với lúa ở Thái Bình
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Hình 3. Biến trình chỉ số diện tích lá theo các kịch bản biến đổi khí hậu


3.2.2. Biến đổi năng suất lúa do biến đổi
          khí hậu ở huyện Thái Thuỵ 


Kết quả chạy phần mềm DSSAT với các tham số phù hợp với giống IR64 tại Thái Bình đã thu được năng suất và một số chỉ tiêu biến động năng suất lúa vụ xuân và vụ mùa trình bày ở bảng 5. Từ kết quả của bảng 5 và hình 4 cho thấy:


- Do tác động của BĐKH năng suất lúa IR64 cũng biến đổi, nhưng năng suất lúa vụ xuân giảm nhiều hơn so với vụ mùa. Nguyên nhân chủ yếu có thể do nhiệt độ và tích ôn tăng làm cho thời kỳ sinh trưởng, phát triển của lúa bị rút ngắn nên cường độ hô hấp tăng, tích luỹ sinh khối không đảm bảo.- Năng suất lúa thay đổi theo các kịch bản phát thải, đến năm 2020 năng suất lúa giảm nhưng năng suất vụ xuân vẫn cao hơn vụ mùa. Đến những năm 2050, năng suất lúa ở hai vụ xấp xỉ bằng nhau và từ năm 2070 trở đi, năng suất lúa vụ xuân sẽ thấp hơn nhiều so với vụ mùa.


Bảng 5. Diễn biến năng suất lúa IR64 theo các kịch bản biến đổi khí hậu tại Thái Thụy


		Kịch bản

		Lúa vụ xuân

		Lúa vụ mùa



		

		Năng suất (tạ/ha)

		Giảm so với nền (%)

		Năng suất (tạ/ha)

		Giảm so với nền (%)



		Nền (Base line)

		60,0

		-

		45,0

		-



		Phát            thải              cao

		2020

		47,7

		21,0

		41,8

		7,0



		

		2050

		26,8

		55,0

		34,7

		23,0



		

		2070

		23,3

		61,0

		36,0

		20,1



		

		2100

		17,9

		70,0

		26,6

		41,0



		Phát


thải


vừa

		2020

		47,9

		20,0

		42,5

		5,0



		

		2050

		38,5

		36,0

		38,6

		14,0



		

		2070

		24,5

		59,0

		36,2

		20,0



		

		2100

		19,6

		67,0

		34,0

		24,0



		Phát


thải


thấp

		2020

		54,3

		9,0

		43,0

		4,0



		

		2050

		39,6

		34,0

		39,7

		12,0



		

		2070

		25,4

		58,0

		36,4

		19,0



		

		2100

		21,5

		64,0

		35,3

		22,0
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a) Vụ xuân
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b) Vụ mùa





Hình 4. Biến đổi năng suất lúa IR64 và mức giảm so với kịch bản nền


4. KẾT LUẬN 


Trong xu thế chung,  BĐKH đã tác động rất lớn đối với sản xuất lúa ở huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình do gia tăng chế độ nhiệt, tình trạng hạn hán trong vụ xuân và mưa lụt trong vụ mùa. BĐKH cũng làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp do nước biển dâng và bị nhiễm mặn. Đặc biệt, vụ lúa xuân chịu tác động mạnh hơn vụ lúa mùa bởi nhiệt độ tăng và bốc thoát hơi nước tiềm năng giảm.   


Quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa sẽ gặp nhiều khó khăn vào nửa sau của thế kỷ XXI. Thời gian sinh trưởng của lúa bị rút ngắn và chỉ số diện tích lá (LAI) giảm đáng kể do nhiệt độ tăng. Đặc biệt, sự thay đổi diễn ra với tốc độ cao dần theo các kịch bản BĐKH với mức phát thải khí nhà kính tăng lên.


Năng suất lúa xuân chịu tác động mạnh mẽ, với kịch bản phát thải cao năng suất lúa vụ xuân có thể giảm từ 41,8% vào năm 2020 đến 71% vào năm 2100. Trong vụ mùa, mức độ giảm năng suất lúa thấp hơn vụ xuân, từ 7% vào năm 2020 đến 41% vào những năm cuối thế kỷ XXI. Theo các kịch bản BĐKH cho


thấy, đến năm 2020 năng suất lúa giảm nhưng năng suất vụ xuân vẫn cao hơn vụ mùa, đến năm 2050 năng suất lúa hai vụ xấp xỉ bằng nhau, từ 2070 trở đi năng suất lúa vụ xuân sẽ thấp hơn so với vụ mùa.
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